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tỉnh Quảng Ninh, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn 
thiện chính sách là cần thiết. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Để đánh giá tác động của CSKNL hỗ trợ phát triển 
sản xuất, phát triển ngành nghề cho người nghèo tác giả 
thực hiện khảo sát 500 hộ nghèo ở 15 xã thuộc 5 huyện/
thị xã của tỉnh Quảng Ninh là: Hoành Bồ, Ba Chẽ, Bình 
Liêu, Vân Đồn và thị xã Quảng Yên; 200 cán bộ làm 
công tác giảm nghèo ở các cấp tỉnh, huyện, xã. Khảo sát 

GIỚI THIỆU

Trong những năm qua, CSKNL hỗ 
trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành 
nghề cho người nghèo ở tỉnh Quảng Ninh 
đã đem lại những kết quả tích cực. Song, 
bên cạnh đó, còn xuất hiện một số hạn 
chế trong quản lý, trong sự tham gia của 
người dân… đòi hỏi phải có giải pháp để 
phát huy tối đa. Chính vì vậy, việc phân 
tích đánh giá sự tác động của chính sách 
khuyến nông - lâm đến người nghèo ở 

Triển khai chính sách 
khuyến nông, khuyến lâm hỗ trợ 
phát triển sản xuất, phát triển 
ngành nghề cho người nghèo 
ở tỉnh Quảng Ninh 

HOÀNG THỊ HẢO*

Tóm tắt
Bài viết nhằm đánh giá tác động của chính sách khuyến nông, khuyến lâm (CSKNL) hỗ trợ 
phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Kết 
quả khảo sát 500 hộ nghèo Quảng Ninh, 200 cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các cấp tỉnh, 
huyện, xã cho thấy, sự tác động của CSKNL đã giúp các địa phương thực hiện thành công việc 
chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá khai thác, tận dụng lợi 
thế và thế mạnh của từng địa phương; đồng thời trang bị được những kiến thức mới cho người 
dân nghèo… Tuy nhiên, kỹ thuật khuyến nông, khuyến lâm trong chính sách hỗ trợ là chưa phù 
hợp với điều kiện của người dân, các cán bộ khuyến nông viên cơ sở còn thiếu kinh nghiệm 
thực tế...

Từ khóa: chính sách giảm nghèo, khuyến nông, khuyến lâm, Quảng Ninh

Summary
The paper aims to assess the impact of agricultural and forestry extension policies to support 
production development and career development for the poor in Quang Ninh province. The 
results of the survey of 500 poor households in Quang Ninh, 200 officers working on poverty 
reduction at provincial, district and commune levels, show that the impact of agricultural and 
forestry extension policies has helped localities to successfully implement crop and livestock 
restructuring in the direction of producing goods, exploiting advantages and strengths of each 
locality; the same time, to equip the poor with new knowledge... However, agricultural and 
forestry extension techniques in supporting policies are not appropriate with the conditions of 
the people and the agricultural extension officers are still lack of practical experience...

Keywords: poverty reduction policy, agricultural extension, forestry extension, Quang Ninh
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triệu đồng chiếm 65%, nhân dân đóng 
góp và huy động khác 9.511,57 triệu 
đồng chiếm 35% (Bảng 1). Giai đoạn 
2007-2010, Tỉnh đã phân công 271 cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương 
trợ giúp 26 xã nghèo và huy động được 
11,85 tỷ đồng; ngoài ra, các tổ chức hội, 
đoàn thể, như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, 
Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động 
Tỉnh, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội 
Nông dân, Hội Chữ thập đỏ… đã phối hợp 
tham gia giảm nghèo đạt kết quả cao. 

Đánh giá mức độ tác động
Số liệu Bảng 2 cho thấy, chính sách 

trên chỉ đạt mức điểm trung bình từ 3,62/5 
điểm cho đến 3,85/5 điểm, chứng tỏ rằng, 
CSKNL thực sự chưa đem lại hiệu quả 
cho người dân nghèo ở địa phương. Đánh 
giá chung (Bảng 3) từ việc thực hiện các 
chính sách trong việc giảm nghèo là chưa 
hiệu quả, còn tồn tại nhiều vấn đề bởi số 
điểm trung bình được đánh giá không cao 
chỉ giao động trong khoảng từ 3,33/5điểm 
đến 3,45/5điểm. Các nhận định trên đều 
không nhận được sự đồng tình của người 
dân. Như vậy, có thể thấy, các chính sách 
hỗ trợ trong đó có CSKNL chưa thực sự 
cải thiện được đời sống cho người dân; 
chưa cải thiện đáng kể thu nhập của 
người dân; chưa thực sự đến được đúng 
với đối tượng nghèo có nhu cầu, nguồn 
lực phục vụ cho người nghèo chưa được 
sử dụng hiệu quả và đúng mục đích...

Ngoài ra, kết quả số liệu điều tra về 
chính sách có tính đặc thù quan trọng 
nhất để giảm nghèo một cách có hiệu 
quả và bền vững, thì có tới 20% ý kiến 
cho rằng, chính sách đầu tư cơ sở vật 
chất hạ tầng; 17% chính sách giáo dục; 
12,5% chính sách y tế; 11,5% chính sách 
tín dụng; 14,5% chính sách tạo việc làm; 
18,5% chính sách khuyến nông còn lại 
3% chính sách khác; 3% ý kiến khác. Từ 
đó, bài viết có thể rút ra một số kết luận 
quan trọng khi đánh giá về CSKNL đối 
với giảm nghèo như sau:

Về tính hiệu quả: Chính sách đã xây 
dựng và trình diễn được 129 mô hình điển 
hình, mức hỗ trợ bình quân cho mỗi một 
mô hình là 136,78 triệu đồng. Ngoài ra, 
Tỉnh còn làm tốt công tác xã hội hoá huy 
động các nguồn lực thực hiện nhiều mô 
hình hoạt động có ý nghĩa, như: vận động 
ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; 
Chương trình “101 cách thoát nghèo”… 
(Bảng 1).

Về tính hiệu lực của chính sách: Mặc 
dù các hộ nghèo đã được tập huấn tư vấn 

được thực hiện trong năm 2015 theo các mức tác động 
từ 1 đến 5, trong đó, 5 là mức độ tác động mạnh nhất. Số 
liệu được đưa vào phần mềm SPSS 22.0 để xử lý.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kết quả triển khai
Sau 11 năm (2006-2016), Quảng Ninh đã triển khai 

thực hiện CSKNL hỗ trợ phát triển sản xuất, cho người 
nghèo với tổng kinh phí là 87.022,21 triệu đồng, trong 
đó, kinh phí khuyến nông, khuyến lâm trong khuôn khổ 
chương trình giảm nghèo là 27.175,9 triệu đồng chiếm 
31,25%. Trong đó, ngân sách nhà nước là 17.664,33 

BẢNG 1: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CSKNL HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT 
CHO HỘ NGHÈO GIAI ĐOẠN 2006-2016

Năm

Tổng cộng 
kinh phí 
KNL hỗ 
trợ dưới 
các hình 

thức
(Triệu 
đồng)

Tổng cộng 
kinh phí 

KNL trong 
khuôn khổ 

chương 
trình giảm 

nghèo             
(Triệu 
đồng)

Kinh phí 
hỗ trợ 

hộ nghèo 
hoạt 

động tập 
huấn 

hội nghị      
(Triệu 
đồng)

Số lượt 
người 
nghèo 

tham gia 
các hoạt 
động tập 
huấn hội 

nghị

Mức hỗ 
trợ bình 

quân 
cho mỗi 

lượt 
người 
nghèo       
(Triệu 
đồng)

Kinh phí 
hỗ trợ 

mô hình 
trình 
diễn 

(Triệu 
đồng)

Số 
mô 

hình 
KNL 
được 
trình 
diễn

Mức 
hỗ trợ 

BQ 
cho 
mỗi 
mô 

hình          
(Triệu 
đồng)

2006-
2010

22.971,36 7.178,55 2.751,25 1.937 1,420 4.427,3 45 98,38

2006 2.136,22 667,57 204,97 195 1,051 462,60 9 51,40
2007 3.450,05 1.078,14 354,34 307 1,154 723,80 11 65,80
2008 4.849,38 1.515,43 617,93 478 1,293 897,50 7 128,21
2009 5.658,62 1.768,32 701,92 525 1,337 1.066,40 8 133,30
2010 6.877,09 2.149,09 872,09 432 2,019 1.277,00 10 127,70
2011-
2015

50.261,18 15.706,62 5.322 2.384 2,232 10.384,62 67 155,00

2011 7.026,91 2.195,91 633,41 521 1,216 1.562,50 15 104,17
2012 9.312,51 2.910,16 1.011,76 428 2,364 1.898,40 12 158,20
2013 10.310,56 3.222,05 1.251,33 462 2,709 1.970,72 11 179,16
2014 11.613,76 3.629,30 1.201,30 475 2,529 2.428,00 15 161,87
2015 11.997,44 3.749,20 1.224,20 498 2,458 2.525,00 14 180,36
2016 13.789,67 4.290,73 1.457,86 515 2.831 2.832,87 17 166,64
Cộng 87.022,21 27.175,9 9.531,11 4.836 1,971 17.644,79 129 136,78

Nguồn: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh

BẢNG 2: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG CỦA CSKNL 
ĐẾN CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO Ở TỈNH QUẢNG NINH

Nhóm cán bộ quản lý
Biến Câu hỏi khảo sát Điểm TB Số mẫu

CSKN1 Các chương trình khuyến nông, khuyến lâm được 
nghiên cứu kỹ trước khi áp dụng tại địa phương 3,64 200

CSKN 2 Các cán bộ được đào tạo bài bản, kỹ càng về kiến thức 
nông, lâm 3,74 200

CSKN 3 Các cán bộ nắm vững kỹ thuật và chuyên môn 3,62 200
CSKN 4 Các cán bộ thể hiện tinh thần làm việc nhiệt tình 3,85 200

Nhóm hộ nghèo
Biến Câu hỏi khảo sát Điểm TB Số mẫu

CSKN1 Các kỹ thuật khuyến nông, khuyến lâm trong chính 
sách hỗ trợ là phù hợp với điều kiện của người dân 3,74 500

CSKN 2 Các cán bộ khuyến nông, khuyến lâm có kiến thức 
chuyên môn tốt 3,69 500

CSKN 3 Các cán bộ khuyến nông, khuyến lâm thể hiện sự nhiệt 
tình trong việc hướng dẫn người dân 3,8 500

CSKN 4 Các chương trình khuyến nông khuyến lâm đã mang lại 
lợi ích cho người dân 3,7 500

Nguồn: Kết quả chiết xuất trên phần mềm SPSS 22.0
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số liệu điều tra, thì chỉ tiêu này chỉ đạt 3,69/5 điểm 
(Bảng 2). 

Thứ ba, ý thức sản xuất của một số hộ nông dân 
nghèo còn mang tính sản xuất nhỏ, phong tục tập quán 
còn lạc hậu, còn có tư tưởng trông chờ, ỉ lại, tâm lý còn 
e ngại, chưa mạnh dạn tiếp cận với các tiến bộ khoa 
học, kỹ thuật mới, sớm thỏa mãn về kết quả thu nhập 
hiện tại cũng một phần do nguồn lực kinh tế của người 
dân nghèo còn hạn chế, nên họ chưa chủ động tiếp cận 
mô hình. 

Thứ tư, hiện nay, các doanh nghiệp tham gia vào các 
chuỗi giá trị trong sản suất nông nghiệp còn ít, nhất là 
vấn đề bao tiêu sản phẩm đầu ra, Nhà nước đầu tư cho 
nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế, so với vị trí, vai trò 

chuyển giao khoa học, kỹ thuật, tập huấn 
một số mô hình khuyến nông, khuyến 
lâm xong việc vận dụng các mô hình 
này vào thực tế ở gia đình hộ nghèo chưa 
nhiều, đó là do hộ nghèo vẫn còn có tư 
tưởng trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của 
chính quyền địa phương và Trung ương. 
Ngoài ra, cũng còn do các yếu tố khác, 
như: kỹ thuật khuyến nông, khuyến lâm 
trong chính sách là chưa phù hợp… thể 
hiện chính sách cũng chỉ được đánh giá 
ở mức điểm từ 3,62/5 đến 3,85/5 điểm 
(Bảng 2).

Về sự phù hợp của chính sách: Mặc 
dù các cán bộ khuyến nông đã thể hiện 
sự nhiệt tình trong việc hướng dẫn 
người dân, song các mô hình trình diễn 
khuyến nông chưa thực sự phù hợp với 
điều kiện ứng dụng của các hộ nghèo, 
chưa mang lại lợi ích cho người dân. 
Điều này thể hiện ở việc người dân chỉ 
đánh giá ở mức điểm 3,7/5 điểm. Vì 
thế, sự phù hợp của chính sách này chỉ 
được người dân đánh giá ở mức điểm 
3,74/5 điểm (Bảng 2).

Về tính bền vững của chính sách: Nếu 
như các chính sách giảm nghèo chủ yếu 
đảm bảo ở mức độ nào đó về hiệu quả, 
hiệu lực và sự phù hợp của chính sách, 
thì tính bền vững lại rất kém cho tất cả 
các chính sách. Cụ thể, về tính đồng bộ 
của các chính sách giảm nghèo thấp với 
mức điểm trung bình là 3,67/5 điểm và 
chưa có các biện pháp giảm nghèo bền 
vững, tái nghèo còn nhiều với mức điểm 
trung bình là 3,71/5 điểm (Bảng 4). 

Một số tồn tại trong thực hiện 
chính sách

Thứ nhất, các kỹ thuật khuyến nông, 
khuyến lâm trong chính sách hỗ trợ là 
chưa phù hợp với điều kiện của người 
dân. Nguyên nhân là do các chương trình 
này chưa được nghiên cứu kỹ trước khi 
áp dụng tại địa phương. Việc nhân rộng 
các mô hình khuyến nông còn gặp khó 
khăn, do khi kết thúc hỗ trợ mô hình 
không được duy trì và nhân rộng... Nhiều 
mô hình được đầu tư triển khai dàn trải, 
manh mún, thiếu định hướng về thị 
trường để phát triển. Trong khi đó, đầu 
ra của sản phẩm không được đảm bảo ổn 
định, việc kết nối tiêu thụ sản phẩm còn 
hạn chế, nhất là những sản phẩm yêu cầu 
kỹ thuật cao. 

Thứ hai, các cán bộ khuyến nông 
cơ sở còn thiếu kinh nghiệm thực tế do 
không được đào tạo chuyên môn về kỹ 
năng và nghiệp vụ khuyến nông. Theo 

BẢNG 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO 
Ở TỈNH QUẢNG NINH

Nhóm cán  bộ quản lý
Biến Câu hỏi khảo sát Điểm TB Số mẫu

SAT1 Các chính sách hỗ trợ tạo ra những thay đổi tích cực trong 
mọi mặt đời sống của người nghèo tại địa phương 3,44 200

SAT2 Việc giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương đạt được kết 
quả tích cực và bền vững 3,38 200

SAT3 Các chính sách hỗ trợ mang lại hiệu quả phát triển kinh 
tế, xã hội tại địa phương 3,45 200

SAT4 Những nguồn lực hỗ trợ chính sách giảm nghèo được sử 
dụng là hiệu quả, phù hợp và đúng mục đích 3,33 200

Nhóm hộ nghèo
Biến Câu hỏi khảo sát Điểm TB Số mẫu

SAT1 Các chính sách hỗ trợ đã hỗ trợ nhiều cho người dân 
trong việc cải thiện đời sống 3,42 500

SAT2 Các chính sách hỗ trợ đã hỗ trợ nhiều cho người dân 
trong việc cải thiện thu nhập 3,42 500

SAT3 Các chính sách hỗ trợ đã thực sự đến được với người 
nghèo có nhu cầu 3,42 500

SAT4 Việc sử dụng nguồn lực hỗ trợ là hiệu quả, phù hợp và 
đúng mục đích 3,40 500

Nguồn: Kết quả chiết xuất trên phần mềm SPSS 22.0

BẢNG 4: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN CHẾ TRONG VIỆC XÂY DỰNG 
VÀ THỰC THI CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO Ở TỈNH QUẢNG NINH

STT Câu  hỏi Tổng số 
phiếu điều tra

Điểm 
TB

Độ lệch 
chuẩn

1 Chính sách còn chưa tạo tâm lý và điều kiện 
cho người dân chủ động vượt nghèo 200 3,73 0,939

2 Tái nghèo còn nhiều do chưa có các biện 
pháp giảm nghèo bền vững 200 3,71 0,819

3
Việc giảm nghèo chưa thực sự toàn diện, 
chưa quan tâm đầy đủ đến chất lượng giảm 
nghèo do còn chạy theo số lượng

200 3,86 0,760

4 Tính hiệu quả của các chính sách giảm nghèo 
chưa thực sự cao 200 3,66 0,937

5 Tính phù hợp của các chính sách giảm nghèo 
với nguyên tắc thị trường chưa cao 200 3,54 0,945

6 Tính hiệu lực của các chính sách giảm nghèo 
chưa thực sự cao 200 3,67 0,941

7 Tính đồng bộ của các chính sách giảm nghèo 
còn thấp 200 3,67 0,973

Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra của tác giả trên phần mềm SPSS 22.0
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cứu, các trường và các đơn vị có liên quan 
tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán 
bộ khuyến nông, khuyến nông viên cơ sở. 

Sáu là, tăng cường kiến thức về khoa 
học, công nghệ, kỹ thuật nghiệp vụ 
chuyên môn và kiến thức về quản lý kinh 
tế, nắm vững đường lối chính sách của 
Đảng và Nhà nước về công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 
cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến 
nông từ Tỉnh đến cơ sở.

Bảy là, đẩy mạnh các hoạt động thông 
tin, tuyên truyền tại các địa phương và 
nông dân chủ chốt tại các vùng sản xuất 
hàng hóa trọng điểm phục vụ tái cơ cấu 
ngành về xây dựng nông thôn mới. Công 
tác khuyến nông cần tăng cường thông 
tin sát với thị trường, tổ chức huấn luyện 
đào tạo xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu 
cho sản phẩm, giúp nông dân đẩy mạnh 
cơ giới hóa nông nghiệp. 

Tám là, sớm triển khai các mô hình 
khuyến nông liên kết theo chuỗi giá trị 
gắn sản xuất với tiêu thụ, trước hết là đưa 
kết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học, 
công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước 
vào sản xuất các sản phẩm nông nghiệp 
chủ lực (con giống, cây trồng, vật nuôi), 
cung ứng vật tư, chế biến bảo quản, tiêu 
thụ sản phẩm nhất là sản phẩm có giá 
trị gia tăng, có lợi thế cạnh tranh, có thị 
trường tiêu thụ, có chất lượng tốt và an 
toàn thực phẩm. Chú trọng tới các sản 
phẩm có thị trường tốt nhằm tạo ra sự 
chuyển biến, bứt phá về năng suất, chất 
lượng, hiệu quả kinh tế trên phạm vi rộng. 

Chín là, tích cực hỗ trợ khuyến nông 
tiếp cận được với các nguồn vốn, các nhà 
đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài 
nước… Đẩy mạnh triển khai thí điểm một 
số dự án khuyến nông theo cơ chế hợp tác 
công tư đối với sản phẩm chủ lực, xuất 
khẩu của ngành để làm cơ sở phát triển, 
mở rộng trong những năm tiếp theo…

và yêu cầu phát triển, sự vào cuộc của chính quyền địa 
phương chưa sát sao, dẫn đến hiệu quả chưa cao.

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH

Để phát huy các thành quả đạt được và khắc phục 
những tồn tại, thì chính quyền tỉnh Quảng Ninh cần 
thực hiện đồng bộ các giải pháp, như sau:

Một là, UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đầu tư 
kinh phí hàng năm để Trung tâm Khuyến nông triển 
khai các chương trình, dự án khuyến nông phát huy 
thế mạnh sản xuất nông nghiệp ở các địa phương trong 
Tỉnh. Qua đó, nhân rộng mô hình trong các năm tới.  

Hai là, chú trọng công tác lập kế hoạch cho hoạt 
động xây dựng mô hình hàng năm, lựa chọn các mô 
hình mang tính cấp thiết, có tiềm năng thị trường, có 
khả năng nhân rộng để ưu tiên thực hiện. Đẩy mạnh 
công tác thông tin tuyên truyền các mô hình khuyến 
nông có hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, nhất là hệ thống truyền thanh huyện, xã. Đồng 
thời, chọn đúng đối tượng là những hộ dân có nhu cầu 
áp dụng các kỹ thuật mới vào sản xuất, có đủ trình độ, 
năng lực, kiến thức thực tiễn và tiềm lực kinh tế đáp ứng 
được yêu cầu kinh tế kỹ thuật đặt ra cho mô hình trình 
diễn. Lựa chọn địa điểm quy mô thực hiện phù hợp với 
từng địa phương, đảm bảo khả năng nhân rộng mô hình.

Ba là, tăng cường tư vấn, cung cấp thông tin về thị 
trường tiêu thụ nông sản hàng hoá cho nông dân, từng 
bước tháo gỡ “nút thắt” trong sản xuất nông nghiệp, 
với quy mô hàng hoá tránh tình trạng “được mùa, thì 
mất giá”, người nông dân không còn hào hứng để làm 
theo. Tái cơ cấu ngành tập trung triển khai các chương 
trình, đề án sản xuất theo chuỗi liên kết gắn với tiêu 
thụ sản phẩm. 

Bốn là, trạm khuyến nông các huyện đánh giá tình 
hình thực tế tại cơ sở thông qua hệ thống khuyến nông 
viên cơ sở. Từ đó, hướng dẫn đội ngũ khuyến nông 
viên cơ sở lên kế hoạch hoạt động khuyến nông cụ 
thể từng vụ, báo cáo trước UBND xã về kế hoạch hoạt 
động. Tăng cường hoạt động của các nhóm khuyến 
nông viên cơ sở đã phân chia cụ thể ở các huyện để 
khuyến nông viên cơ sở có thể hỗ trợ và giúp đỡ nhau 
trong quá trình hoạt động tại địa phương. 

Năm là, tích cực phối hợp với trung tâm nghiên cứu 
chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, viện nghiên 
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